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1. Mục tiêu đào tạo

    
1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp có những phẩm chất cơ bản của người thầy giáo nhà trường XHCN Việt Nam. Thấm nhuấn thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong thầy giáo. Có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân, có khả năng giải quyết những vấn đề do yêu cầu thực tiễn giáo dục đặt ra, có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm; đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

    
1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Về kiến thức:

Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo dạy tốt môn Sinh học và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm các môn khoa học tự nhiên ở bậc THCS, THPT. Biết phương pháp giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn dạy học, giáo dục bằng con đường tổng kết kinh nghiệm.


Hiểu biết và áp dụng các kiến thức về tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục, khoa học đã được đào tạo để tích hợp giáo dục dân số, môi trường, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS… vào nội dung bài học sinh học.

1.2.2. Về kỹ năng:
Có phong cách làm việc và phương pháp tư duy khoa học, có khả năng và thói quen làm việc độc lập, tư duy linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế giảng dạy của trường phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ thông, có đủ năng lực ứng dụng công nhệ thông tin, sử dụng các thiết bị tiên tiến và hiện đại trong dạy học và nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học.


Có kỹ năng nghiên cứu, thực hành thí nghiệm, ứng dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn sản xuất, đời sống.

1.2.3. Thái độ: Đạt chuẩn mực đạo đức trong nghề nghiệp, trung thành với Tổ Quốc, phục vụ tốt quê hương, đất nước và chế độ xã hội chủ nghĩa Có thái độ cầu thị, không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới. 

2. Thời gian đào tạo: 3 năm (36 tháng)
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 112 tín chỉ (chưa tính các môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)
4. Đối tượng tuyển sinh:  Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thang điểm: Theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT.

7. Nội dung chương trình: 112 tín chỉ

	7.1
	Kiến thức giáo dục đại cương
	43

	7.1.1
	Lý luận chính trị 
	10

	7.1.2
	Ngoại ngữ
	7

	7.1.3
	Toán, Tin, KHTN 
	11

	7.1.4
	Giáo dục thể chất
	75 t

	7.1.5
	Giáo dục quốc phòng
	135 t

	7.1.6
	Kiến thức nghiệp vụ cho khối ngành
	15

	7.2
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	69

	7.2.1
	Kiến thức môn 1
	39

	
	        + Bắt buộc
	31

	
	        + Tự chọn  
	8

	7.2.2
	Kiến thức môn 2
	19

	
	        + Bắt buộc
	11

	
	        + Tự chọn  
	8

	7.3.
	Thực tập, thực tế nghiệp vụ sư phạm
	11

	7.3.1
	Thực tế
	2

	7.3.2.
	Kiến thức nghiệm vụ sư phạm
	5

	7.3.3.
	Khoá luận tốt nghiệp/học phần thay thế
	4


8. Kế hoạch giảng dạy 

	SỐ TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Học ở học kỳ 
	Điều kiện tiên quyết
	Bộ môn

quản lý học phần

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, tháo luận
	Thực hành
	Tự học
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	Kiến thức GD đại cương
	43
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Lý luận chính trị
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2.NLM1.D2.2
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
	2
	21
	18
	
	90
	1
	
	Nguyên lý

	2
	2.NLM2.D2.3
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
	3
	32
	26
	
	135
	2
	1
	Nguyên lý

	3
	2.TTH.D0.2
	Tư tưởng HCM
	2
	21
	18
	
	90
	3
	2
	TT HCM

	4
	2.DLC.D0.3
	Đường lối CM của ĐCSVN
	3
	32
	26
	
	135
	4
	3
	Đường lối

	II
	Ngoại ngữ
	7
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2.ANH.N1.4
	Tiếng Anh 1
	4
	36
	48
	
	180
	2
	
	N.Ng÷ KC

	6
	2.ANH.N2.3
	Tiếng Anh 2
	3
	27
	36
	
	135
	3
	5
	N.Ng÷ KC

	III
	To¸n-Tin häc-KHTN
	11
	
	
	
	
	
	
	

	7
	2.PL§.N1.2
	Pháp luật đại cương
	2
	18
	24
	
	90
	3
	
	TT HCM

	8
	2.XST.D0.3
	Xác suất thống kê 
	3
	27
	36
	
	135
	1
	
	Toán ƯD

	9
	2.TH.D0.2
	Tin học 
	2
	10
	
	40
	90
	1
	
	Tin học ƯD

	10
	2.H§C.N1.2
	Hoá đại cương 
	2
	18
	24
	
	90
	1
	
	Hóa học

	11
	2.KT§.N0.2
	Khoa học Trái Đất
	2
	18
	24
	0
	90
	1
	
	Địa lý

	IV
	Giáo dục thể chất và quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giáo dục thể chất 
	45t
	
	
	
	
	
	
	GDTC

	
	
	GD quốc phòng 
	135t
	
	
	
	
	
	
	GDQP

	V
	Kiến thức nghiệm vụ cho khối ngành thức 
	15
	
	
	
	
	
	
	

	12
	2.TLH.D1.4
	Tâm lý học
	4
	36
	48
	
	180
	2
	2
	Tâm lý

	13
	2.GDH.D1.2
	Giáo dục học đại cương
	2
	18
	24
	
	90
	2
	2
	Giáo dục

	14
	2.QLH.D1.2
	Quản lý HCNN& QLGD
	2
	18
	24
	
	90
	6
	2
	Giáo dục

	15
	2.H§D0.D1.3
	Hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THCS
	3
	27
	36
	
	135
	3
	12
	Giáo dục

	16
	2.rsp0.D1.2
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
	2
	
	
	60
	
	3
	12
	Giáo dục

	17
	2.ct®0.n1.2
	Lý luận và PP công tác đội
	2
	18
	24
	0
	90
	2
	
	Giáo dục

	B
	Kiến thức GD chuyên nghiệp
	69
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Môn 1
	39
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Học phần bắt buộc
	31
	
	
	
	
	
	
	

	18
	2.HSH.N0.4
	Hoá sinh học
	4
	27
	36
	30
	180
	1
	
	Thực vật

	19
	2.TV1.N1.3
	Thực vật học 1 (HT- GPTV) 
	3
	18
	24
	30
	135
	1
	
	Thực vật

	20
	2.TV2.N2.2
	Thực vật học 2 (PL thực vật) 
	2
	12
	16
	20
	90
	2
	19
	Thực vật

	21
	2.§V1.N1.3
	Đông vật học 1 (ĐVKXS)
	3
	18
	24
	30
	135
	2
	
	Động vật

	22
	2.§V2.N1.3
	Động vật học 2 (ĐVCXS)
	3
	18
	24
	30
	135
	3
	21
	Động vật

	23
	2.GSL1.N1.3
	Giải phẫu-Sinh lý học người và Động vật 1
	3
	18
	24
	30
	135
	4
	22
	Động vật

	24
	2.GSL2.N1.2
	Giải phẫu-Sinh lý học người và Động vật 2
	2
	12
	16
	20
	135
	5
	22
	Động vật

	25
	2.DTH.N1.3
	Di truyền học 
	3
	18
	24
	30
	135
	5
	20,22
	Động vật

	26
	2.STH.N1.3
	Sinh thái học – Môi trường
	3
	21
	18
	20
	135
	4
	20,22
	Thực vật

	27
	2.LDH.N1.2
	Lý luận dạy học
	2
	15
	20
	10
	90
	4
	22
	Động vật

	28
	2.PDS1.N1.3
	PPDH sinh học ở trường THCS
	3
	12
	16
	50
	130
	5
	27
	Động vật

	1.2
	Học phần tự chọn
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chọn 1 trong 2 học phần
	3
	
	
	
	
	
	
	

	29


	2.SLT.N1.4
	Sinh lý học thực vật
	3*
	18
	24
	30
	135
	5
	20
	Thực vật

	
	2.ST§T.N0.3
	Sinh trưởng &PT Động, TV
	3*
	27
	36
	0
	180
	5
	20
	TV,§V

	
	Chọn 1 trong 2 học phần
	3
	
	
	
	
	
	
	

	30
	2.VSU.N1.3
	Vi sinh học và ứng dụng
	3*
	21
	28
	20
	135
	6
	18
	Thực vật

	
	2.SPCO.N1.3
	Sinh học PT & C.nghÖ SH
	3*
	21
	28
	20
	180
	6
	25
	Thực vật

	
	Chọn 1 trong 2 học phần
	2
	
	
	
	
	
	
	

	31
	2.KTN.N0.2
	Kỹ thuật phòng thí nghiệm
	2*
	8
	14
	30
	90
	5
	
	§V,TV

	…
	2.TT§.N0.2
	Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học sinh học
	2*
	8
	14
	30
	90
	5
	
	Động vật

	I.2
	Môn 2
	19
	
	
	
	
	
	
	

	32
	2.VL§1.D0.2
	Vật lí đại cương 1
	2
	18
	24
	
	90
	3
	
	Vật lý

	33
	2.VL§2.D0.3
	Vật lí đại cương 2
	3
	27
	36
	
	135
	4
	32
	Vật lý

	34
	2.PKT0.D1.2
	Phương pháp và kỹ thuật thực hành vật lÝ 1
	2
	9
	
	42
	90
	5
	33
	Vật lý

	35
	Chọn  1  trong  2  học phần
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.PKS0.D1.2
	Phương pháp và kỹ thuật thực hành vật lÝ 2 
	2*
	9
	
	42
	90
	6
	33
	Vật lý

	
	 2.PTL.D1.2
	Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm vật lí PT
	2*
	9
	
	42
	90
	6
	33
	Vật lý

	36
	2.HVC0.N1.3
	Hoá vô cơ 
	3
	27
	36
	
	135
	3
	10
	Hoá học

	37
	2.HHC0.N1.3
	Hoá hữu cơ
	3
	27
	36
	
	135
	4
	36
	Hoá học

	38
	2.PTH1.N1.2
	Phương pháp và kỹ thuật thực hành hoá học 1
	2
	
	
	60
	90
	5
	37
	Hoá học

	39
	Chọn 1  trong 2  học phần
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.PTH2.D1.2
	Phương pháp và kỹ thuật thực hành hoá học 2
	2*
	
	
	60
	90
	6
	37
	Hoá học

	
	2.PPH.D1.2
	Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm hoá học PT
	2*
	
	
	60
	90
	6
	
	Hoá học

	II
	
	Thực tập, Khoá luận TN
	11
	
	
	
	
	
	
	

	40
	2.TTN.N1.2
	Thực tập thiên nhiên
	2
	6
	8
	40
	90
	4
	20,22
	§V, TV

	41


	
	Kiến tập sư phạm
	2
	
	
	
	
	5
	
	

	
	
	Thực tập sư phạm
	3
	
	
	
	
	6
	
	

	42
	
	Khoá luận TN
	4
	
	
	
	
	6
	
	

	
	2.PPT.N1.2
	Học phần thay thế KLTN
	4*
	
	
	
	
	6
	
	

	
	2.PTL.N1.2
	Phương pháp dạy học tích cực
	2*
	18
	24
	0
	90
	6
	
	Động vật

	
	
	Ph.ph¸p triển khai thí nghiệm trong giảng dạy sinh học ở trường phổ thông
	2*
	18
	24
	0
	90
	6
	
	Động vật

	III
	
	Tổng cộng 
	112
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Môn học thay thế KLTN có thể thay đổi theo khoá học. 

9. Mô tả vắn tắt nội dung các học phần

9.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1/The basic principles of Maxism 1
                                                                  2 tc (21 ; 18 ; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Không
- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

9.2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2/The basic principles of Maxism 2
                                                                  3 tc (32 ; 26 ; 0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1.
- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.
9.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh/HoChiMinh’s ideology             2 tc (21; 18;0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

9.4. Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam/Vietnamese revolution policy

                                                                                          3 tc (32; 26;0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Nội dung: Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chính Minh.

9.5-9.6 Tiếng anh 1, 2/English 1,2 
                                  7 tc (63; 84;0)


- Điều kiện tiên quyết: Hoàn thành chương trình Tiếng Anh 7 năm ở bậc THPT (đạt trình độ sơ cấp).

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về và thành thạo các kỹ năng nói, nghe, đọc, viết, giao tiếp cùng với vốn từ vựng cần thiết cho tra cứu và đọc tài liệu chuyên ngành; Sinh viên sau khi học xong học phần đạt trình độ trung cấp Tiếng Anh (trình độ B).
9.7. Pháp luật đại cương/Basic law                                    2 tc (18,24; 0)

Điều kiện tiên quyết: Không
Nội dung thực hiện hành kèm theo Chỉ thị số 45/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 17/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9.8. Xác suất thống kê/Probability Statistics                     3 tc (27;36;0)

Điều kiện tiên quyết: Không

Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về xác suất như Hoán vị, Tổ hợp, Định nghĩa xác suất cổ điển, Dãy phép thử, Đại lượng ngẫu nhiên, Hàm phân bố, các đặc trưng, lý thuyết mẫu, ước lượng, bài toán kiểm định đơn giản, hồi quy và tương quan,… Sinh viên biết vận dụng vào việc chọn mẫu, sử lý thống kê trong nghiên cứu khoa học chuyên ngành. 

9.9. Tin häc/Informatics                                                       2 tc (10,0,40)

Điều kiện tiên quyết: Không

Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản về xử lí thông tin và máy tính điện tử. Đồng thời có thể sử dụng các kỹ năng soạn thảo và trang trí văn bản, lưu trữ các văn bản phục vụ công tác giảng dạy.
9.10. Hóa đại cương /General Chemistry                         2 tc  (18;24; 0)                                                                               
Điều kiện tiên quyết: Không

Cung cấp các kiến thức, kĩ năng khái quát về hoá đại cương, hoá vô cơ, hoá hữu cơ, hoá môi trường. Về những quy luật cơ bản của hoá học, về cấu tạo chất và những đơn chất, hợp chất quan trọng của các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn của Đ.I Mendeleep. Học phần còn giúp sinh viên kỹ năng thực hành, thí nghiệm về hoá học vô cơ, hữu cơ.

9.11. Khoa học Trái đất/ Scince of Golbe                           2 tc (18,24,0)

Điều kiện tiên quyết: Không

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và khái quát về nguồn gốc và sự hình thành lớp vỏ Trái đất. 

Giáo dục thể chất/Physical education                                       75 tiết
  

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/ 09/1995 và Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo. 

   
Giáo dục Quốc phòng/Military education                                135 tiết


Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ Trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo.

9.12. Tâm lý học/ Psychology                                              4 tc (30,60,0)

             - Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

 - Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức về đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu tâm lý, bản chất của hiện tượng tâm lý người, các quá trình nhận thức, tính cảm, ý chí của con người. Bản chất nhân cách và các phẩm chất của nhân cách.
Khái quát những vấn đề lý luận về sự phát triển tâm lý, các quy luật của sự phát triển tâm lý trẻ em. Đặc điểm tâm lý và hoạt động cơ bản của học sinh THCS. Những cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và giáo dục, đặc trưng của lao động sư phạm, phẩm chất và năng lực của người thầy giáo; Những đặc trưng của giao tiếp sư phạm, các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp sư phạm.
9.13. Giáo dục học đại cương/ Education study         2 tc (18,24,0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

- Nội dung: Học phần được cấu trúc gồm hệ thống những lý luận về GDH đại cương, như: GDH là một khoa học; giáo dục và sự phát triển nhân cách; Mục đích, nguyên lý giáo dục; Hệ thống giáo dục quốc dân; Người thầy giáo trường THCS.
9.14. Quản lý HCNN và QLGD/Administration and education management                                                                                  2 tc (18,24,0)

- Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của CNMLN

- Nội dung: Học phần được cấu trúc gồm 5 chương, bao gồm những kiến thức cơ bản của hệ thống những lý luận về quản lý nhà nước, quản lý ngành giáo dục – đào tạo. Mỗi bậc học có hướng dẫn thực hiện của bậc học đó. Thực tiễn giáo dục địa phương.
9.15. Hoạt động DH&GDH ở tr​ường THCS/Teach and education activities in high school

                                                     3 tc (23,44,0,)

- Điều kiện tiên quyết: Giáo dục học đại cương.

- Nội dung: Thực hiện theo c«ng văn số 2488/BGDĐT-ĐH&SĐH, ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng BGD&ĐT
9.16. Rèn luyện NV thư​ờng xuyên /Frequent specialist skill exercises
 


                                                                   2 tc (0,0,60)

- Điều kiện tiên quyết: Tâm lý học và Giáo dục học.

- Nội dung: Củng cố, hệ thống hoá những kiến thức đã học ở tất cả các học phần tâm lý học, giáo dục học, rèn luyện các kỹ năng cụ thể của dạy học, của giáo dục, kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng, góp phần hình thành trình độ nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên; chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản, cần thiết cho các hoạt động dạy học, giáo dục trong các đợt thực tập sư phạm. Đây là hoạt động thường xuyên của sinh viên.

 9.17. Lý luận và PP công tác Đội TNTP/Constitutional theory and methodology                                                   

               2 tc (18,24,0) 

- Điều kiện tiên quyết: Không 

- Nội dung: Nắm được quan được quan điểm của Đảng và tư tưởng của Bác về bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu nhi; Hiểu và thực hiện công ước quyền trẻ em, luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em; Nắm vững điều lệ Đội, lịch sử Đội và chương trình rèn luyện Đội viên.

9.18. Hãa sinh häc/Biological Chemistry                          4 tc (27;36;30)

Điều kiện tiên quyết: Không.

- Nội dung: Cung cấp cho cho sinh viên những kiến thức về thành phần hoá học, cấu trúc phân tử, tính chất lý, hoá của các chất: protein, axit nucleic, gluxit, lipit, vitamin, enzim, hoocmon, có kỹ năng làm một số thí nghiệm định tính để nhận dạng một số hợp chất chủ yếu; đồng thời cung cấp cho sinh viên cơ chế phân giải, tổng hợp gluxit, lipit, axit nucleic, protein trong tế bào sống để có thể hiểu được cơ chế phân tử của các quá sinh lý, di truyền trong các học phần sau.

9.19. Thực vật học 1 (HT-GP TV)/ Plant Anatomy         3 tc (18;24;30)
Điều kiện tiên quyết: Không

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hình thái, giải phẫu tế bào, mô, các cơ quan dinh dưỡng, cơ quan sinh sản và các hình thức sinh sản của thực vật, từ đó hiểu rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa cấu trúc và chức năng của từng bộ phận, cơ quan.

Rèn luyện kỹ năng làm tiêu bản hiển vi, nhuộm màu (đơn, kép), làm mẫu ép thực vật.

Biết vận dụng kiến thức hình thái và giải phẫu thực vật vào thực tiễn sản xuất, vào việc học tập các môn học: Phân loại, Di truyền, Trồng trọt,...

9.20. Thực vật học 2 (PLTV)/ Phytotaxonomy    

  2 tc (12;16;20)                                                                                       

- Điều kiện tiên quyết: Hình thái - Giải phẫu TV

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết chung về thế giới thực vật, sự phân chia các nhóm thực vật thành các bậc phân loại cũng như nguồn gốc, con đường tiến hóa của chúng trong tự nhiên. Nhấn mạnh những đặc điểm quan trọng của các bộ, họ nhất là các bộ và họ có ý nghĩa kinh tế; trên cơ sở đó có thể nhận dạng về hình thái ngoài cũng như một số đặc điểm đặc trưng của một số đại diện. Trang bị một số kỹ năng quan sát, mô tả, thu thập, phân tích mẫu vật, làm tiêu bản bách thảo để nghiên cứu thực vật. 

9.21. Động vật học 1 (ĐVKXS)/Achordata                       3 tc (18;24;30)

- Điều kiện tiên quyết: không

- Nội dung: Cung cấp cho sinh viên những đặc điểm cơ bản về hình thái, cấu tạo, sinh sản, phát triển, hệ thống phân loại và tầm quan trọng về lý thuyết và thực tiễn của từng ngành, từng lớp động vật không xương sống (ĐVKXS); Các đại diện phổ biến ở Việt Nam. 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần nắm được vị trí từng ngành, từng lớp trong cây phát sinh động vật, kỹ năng sử dụng dụng cụ quang học (Kính lúp soi nổi, kính hiển vi,... ); phương pháp chuẩn bị mẫu (thu lượm trong thiên nhiên, nuôi trong phòng thí ngiệm). Nắm được kỹ năng mổ, quan sát các đại diện của ĐVKXS; làm quen với phương pháp định loại động vật không xương sống. 


9.22. Động vật học 2 (ĐVCXS)/Chordata                          3 tc(18;24;30)

- Điều kiện tiên quyết: Động vật không xương sống.
  - Nội dung: Trang bị cho người học hệ thống kiến thức của ngành có xương sống, góp phần hoàn thiện các kiến thức cơ bản về giới động vật. Đồng thời tiếp cận với phương pháp nghiên cứu động vật có xương sống.
Trang bị cho người học hệ thống kiến thức của ngành có xương sống, góp phần hoàn thiện các kiến thức cơ bản về giới động vật. Đồng thời tiếp cận với phương pháp nghiên cứu động vật có xương sống.

9.23.9.24. Giải phẫu - Sinh lý học người và động vật 1,2/Animal & Human Anatomy –Physiology                                                       5tc (30,40,50)
- Điều kiện tiên quyết: Hoá sinh học, Động vật học không xương sống và Động vật học có xương sống.

          - Nội dung: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản chủ yếu nhất về giải phẫu sinh lý người, sự thống nhất giữa cấu tạo và chức năng thể hiện ở từng cơ quan, từng hệ cơ quan, của toàn bộ cơ thể đồng thời thấy rõ sự tiến hóa của cơ thể người so với động vật. Đồng thời trang bị cho sinh viên kỹ năng thực nghiệm, giúp sinh viên tự lực phát hiện những mối quan hệ nhân quả, cơ chế của những hiện tượng, quá trình sinh lý trong cơ thể.

9.25. Di truyền học/Genetics                                               3 tc (18,24,30)

- Điều kiện tiên quyết: Hoá sinh học, Thực vật và Động vật
           - Nội dung: Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về di truyền học Meden, di truyền học nhiễm sắc thể, những kiến cơ bản và hiện đại về cơ sở vật chất , cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị, kỹ thuật di truyền, sự di truyền tế bào chất, di truyền học vi sinh vật, di truyền học quần thể và tiến hoá. Đồng thời cung cấp các kiến thức về di truyền học chọn giống và di truyền học người để ứng dụng vào thực tế cuộc sống.

9.26. Sinh thái học/Ecologys                                                   3 tc (21;18;0)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn động vật học và thực vật học.

- Nội dung: Giúp cho người học nắm được cấu trúc của các cấp độ tổ chức sống: Cá thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển, hiểu rõ hơn về các mối quan hệ có tính quy luật giữa sinh vật với môi trường sống, giữa sinh vật với sinh vật. Nội dung của học phần Sinh thái học sẽ là phương hướng, phương pháp luận cho những người nghiên cứu sinh học, nông lâm học và góp phần vào sự phát triển bền vững của nhân loại trước những thảm hoạ  môi trường do con người gây ra.


Giúp cho giáo viên sinh học ở THCS có đủ kiến thức để giảng dạy một cách sinh động  và giàu tính thực tiễn của chương trình sinh học ở THCS 
9.27. Lý luận dạy học sinh học 1/Theoretical Teaching 
                                                                                              2 tc (15;20;10)

- Điều kiện tiên quyết: Động vật học, thực vật học.

- Nội dung: Trang bị cho sinh viên một cách có hệ thống về mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong môn Sinh học, bước đầu có một số kỹ năng vận dụng các kiến thức lý luận nói trên vào hoạt động dạy học, làm cơ sở để học tiếp học phần Phương pháp dạy học Sinh học ở trường THCS.
         Hình thành các kỹ năng phân tích và tổng hợp (phân tích chương trình, xác định mục tiêu bài học, xác định kiến thức cơ bản trong bài, đánh giá nhận xét một tiết lên lớp, sử dụng lời, sử dụng tranh, mô hình, thí nghiệm trong bài lên lớp, sử dụng sách giáo khoa và các phương tiện kỹ thuật, lập kế hoạch dạy một chương, soạn giáo án một bài, tập lên lớp một tiết học).

9.28. Phương pháp dạy học sinh học ở trường THCS/Method Teaching Biology                                                                          3 tc (12; 16;50)

- Điều kiện tiên quyết: Đại cương phương pháp dạy học Sinh học.

           - Nội dung: Giúp sinh viên nắm vững nội dung, chương trình, sách giáo khoa và có kỹ năng dạy các phần trong chương trình môn Sinh học ở trường THCS. Sinh viên đạt được các mục tiêu sau: Hiểu rõ vị trí, nhiệm vụ, cấu trúc nội dung chương trình Sinh học ở mỗi lớp. Biết lựa chọn, sử dụng các phương pháp giảng dạy thích hợp với các loại bài, các kiến thức trong chương trình Sinh học của mỗi lớp. Bước đầu biết xây dựng kế hoạch dạy học, soạn bài, chuẩn bị các phương tiện dạy học, tiến hành một tiết học, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm. 
9.29. Chọn 1 trong 2 môn sau
a) Sinh lý học thực vật/Plant Physiology                          3tc (18;24;30)
- Điều kiện tiên quyết: Các môn hoá sinh, thực vật học.

- Nội dung:  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về tế bào thực vật, về cơ chế của các quá trình sinh lý diễn ra trong tế bào và cơ thể thực vật.

Làm cho sinh viên hiểu được ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến các quá trình sinh lý diễn ra trong cơ thể thực vật và cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm tăng năng suất cây trồng.

b) Sinh lí Sinh trưởng và phát triển động - thực vật/Growth of plant&animal                                                                                   3 tc (27,36,0)

- Điều kiện tiên quyết: Động vật học, Thực vật học.
 - Nội dung: Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và hiện đại về sinh lý sinh trưởng và phát triển của động, thực vật. Đó là những quá trình sinh lý-hoá sinh và phát triển diễn ra trong cơ thể theo một chương trình xác định trong tế bào của cơ thể.

Hiểu được sự tương tác giữa sinh trưởng và phát triển trong cơ thể động, thực vật. Đồng thời trang bị cho sinh viên phương pháp nghiên cứu khoa học phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể sinh vật.

Biết vận dụng kiến thức sinh trưởng và phát triển vào thực tế sản xuất.
9.30. Chọn 1 trong 2 môn sau:

a) Vi sinh vât học ứng dụng/Applied Microbiology         3 tc (18;24;30)
- Điều kiện tiên quyết:  Hoá sinh học

- Nội dung:  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hiện đại về cấu trúc, hình thức sinh sản, dinh dưỡng của vi sinh vật và cơ chế của quá trình chuyển hoá các chất trong tự nhiên nhờ  vi sinh vật. Làm cho sinh viên biết được vai trò của vi sinh vật và những ứng dụng của chúng trong công nghệ sinh học nói chung và nông nghiệp nói riêng.

b) Sinh học phân tử và Công nghệ sinh học/Molecular Biologys and Biological Technology                                                                   3 tc (21;28;20)
- Điều kiện tiên quyết: Di truyền học.

 - Nội dung: Cung cấp thông tin về hệ gen, đặc điểm và tính đa dạng của gene; Cấu trúc và hoạt động của gen prôcaryota, eucaryota, các cơ chế kiểm soát hoạt động ở mức độ phiên mã và dịch mã; Sửa chữa và tổng hợp AND; Tái tổ hợp di truyền; Kỹ thuật cơ bản của sinh học phân tử; Quá trình tổng hợp, vận chuyển, phân bố protein trong các bào quan của tế bào.

Cung cấp các hiểu biết cơ bản bản về các hiện tượng sống ở mức phân tử, giúp sinh viên nắm vững những nguyên lý cơ bản của công nghệ sinh học, những thành tựu của công nghệ gen, ứng dụng của sinh học trong sản xuất và đời sống: công nghệ gen, công nghệ enzim, công nghệ phage.

Đưa công nghệ sinh học vào giảng dạy trong chương trình CĐ Sinh - TN để nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng gắn giảng dạy - học tập - NCKH với lao động sản xuất, thúc đẩy sự sáng tạo của sinh viên, chuẩn bị kiến thức cho sinh viên ra trường làm việc trong một thời đại ngày càng được nâng cao về mặt công nghệ.

9.31. Chọn 1 trong 2 môn sau:

a) Kỹ thuật phòng thí nghiệm/ Labotechnique                  2tc (8;14;30)

- Điều kiện tiên quyết: Không.
- Nội dung: Giúp người học có những kỹ năng cơ bản trong việc quản lí, kỹ thuật, sử dụng và bảo quản các thiết bị, máy móc trong thí nghiệm, thực hành và nghiên cứu khoa học sinh học. 

b) Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học trong Sinh học/ Practice method teaching means of Biologys                                2tc (8;14;30) 
- Điều kiện tiên quyết: Không
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên tắc, phương pháp triển khai và sử dụng các phương tiện dạy học  và những yêu cầu sư phạm được đặt ra trong khi triển khai các phương tiện dạy học trong giờ học, đồng thời cả khả năng lập kế hoạch cụ thể cho việc triển khai các phương tiện dạy học  trong năm học trên cơ sở trang thiết bị hiện có.

9.32. Vật lí đại cương 1/ General physics N0 1                      2tc (18,36,0)

- Điều kiên tiên quyết: Không

           - Nội dung:  Học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản về cơ học, nhiệt học và vật lý phân tử: Động học và động lực học chất điểm và chất rắn. Công năng lượng, định luật bảo toàn cơ năng, cơ học chất lưu, thuyết tương đối, phương trình trạng thái, các quá trình nhiệt động lực học, máy nhiệt, các nguyên lý nhiệt động lực học. Khảo sát các thí nghiệm vật lý đại cương phần nhiệt tương ứng.
9.33. Vật lí đại cương 2/ General physics N0 2                     3tc (27,48,0)

- Điều kiên tiên quyết: Vật lý đại cương 1.

          - Nội dung: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về điện học và từ trường gồm các khái niệm, các định luật, ứng dụng chúng trong khoa học kỹ thuật các kiến thức cơ bản về quang học: quang hình học, quang học sóng và tính chất hạt của ánh sáng. Khảo sát một số thí nghiệm về điện từ và quang học.
9.34. Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm Vật lý1/Method and experimental techniques for physics N0 1                                        2 tc (9,0,42)
- Điều kiện tiên quyết: Vật lÝ đại cương 1,2

- Nội dung: Mục tiêu nội dung chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học vật lý THCS. Các thí nghiệm vật lý ở trường THCS. Các kiến thức cơ bản của vật lý ở trường THCS. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản thí nghiệm vật lý ở trường THCS. Thực hành và hướng dẫn học sinh sử dụng thí nghiệm vật lý ở trường THCS.
9.35.  Chọn 1 trong 2 học phần  
a) Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm Vật lý 1 /Method and experimental techniques for physics N0 2                                       2 tc (9,0,42)
- Điều kiện tiên quyết: Vật lÝ đại cương 1,2.
- Nội dung: Nội dung chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học vật lý THPT. Thí nghiệm vật lý của các lớp THPT. Các kiến thức cơ bản của vật lý THPT. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản thí nghiệm vật lý của THPT. Thực hành và hướng dẫn học sinh sử dụng các bài thí nghiệm vật lý ở trường THPT. Hướng dẫn học sinh tự chế tạo một số dụng cụ thí nghiệm trong chương trình vật lý ở trường THPT.

b) Phương pháp và kỹ thuật thí nghiệm Vật lý phổ thông 1,2/Physics hxperiment in high school                                                                 2tc (9,0,42)
        
- Điều kiện tiên quyết: Thí nghiệm Vật lý đại cương.
1. Nắm được mục tiêu chương trình dạy môn vật lý ở trường THCS. Nắm được vai trò tác dụng cấu tạo và cách vận hành các thiết bị thí nghiệm vật lý . Có kỹ năng làm một số ĐD - TBDH vật lý ở trường THCS.

          2. Nắm được mục tiêu chương trình dạy môn vật lý ở trường THPT. Nắm được vai trò tác dụng cấu tạo và cách vận hành các thiết bị thí nghiệm vật lý. Có kỹ năng làm một số ĐD - TBDH vật lý ở trường THPT.

9.36.  Hoá học vô cơ/ Inorganic chemistry                         3 tc (27,36,0)
     
 - Điều kiện tiên quyết: Không

         
Học phần giới thiệu các kiến thức cơ bản và có hệ thống về hoá học của các nguyên tố phi kim: Hiđro, Oxi và nước, các nguyên tố phi kim nhóm VII A, VI A, V A, IV A, III A. Các kiến thức đại cương về kim loại, các nguyên tố kim loại kiềm, kim loại kiểm thổ, các nguyên tố kim loại nhóm III A, IVA, V A, đại cương các nguyên tố chuyển tiếp, các nguyên tố nhóm VIB, VIIB, VIIIB, IB, IIB, Iantan và các nguyên tố họ Lantan, giới thiệu Actini và các nguyên tố họ Actini.

9.37.  Hoá học hữu cơ/ Organic chemistry                          3 tc (27,36,0)
            - Điều kiện tiên quyết:  Hoá học vô cơ
        
Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản và hiện đại về Hoá học hữu cơ gồm: Đại cương về hoá học hữu cơ, Hiđrocacbon no; Hiđrocacbon không no; Hiđrocacbon thơm; Nguồn Hiđrocacbon trong thiên nhiên. Những kiến thức cơ bản và hiện đại về các chất hữu cơ đơn chức và đa chức; về tính chất, ứng dụng và điều chế của các hợp chất hữu cơ; Dẫn xuất Halogen của các Hiđrocacbon; Hợp chất cơ nguyên tố; Ancol- phenol- ete; Anđehit- xeton; Axit cacbonxylic; Dẫn xuất của axit, lipit; Hợp chất chứa nitơ; Hợp chất dị vòng.

38. Phương pháp và kỹ thuật thực hành Hoá học 1/Method and experimental techniques for chemistry 1.                                         2tc(0,0,60)
 - Điều kiện tiên quyết:  Hoá học hữu cơ.                         
      
- Nội dung: Học phần giới thiệu mục tiêu chương trình, nội dung phương pháp dạy học môn hoá học ở trường THCS. Nắm được vai trò, tác dụng cấu tạo cách vận hành các thiết bị thí nghiệm hoá học  THCS. Học phần cung cấp kỹ thuật nhận biết, sấy khô chưng cất, tinh chế hoà tan, lọc rửa kết tủa, sử dụng bảo quản hoá chất. Kỹ thuật sử dụng các vật liệu hoá học như: thuỷ tinh, sành sứ, cao su. Biết lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn, đánh giá nhận xét bài thực hành hoá học lớp 8 trương THCS.
9.39. Chọn 1 trong 2 học phần sau
a) Phương pháp và kỹ thuật thực hành Hoá học 2/Method and experimental techniques for chemistry 2                                                    2tc (0,0,60)
- Điều kiện tiên quyết: Hoá học hữu cơ.                         
    
- Nội dung: Lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn, đánh giá nhận xét bài thực hành hoá học lớp 9 trương THCS. Cũng cố những kiến thức hoá học cơ bản và kỹ thuật thí nghiệm hoá học ở lớp 9. 


b) PP và kỹ thuật thực hành Hoá học ở trường phổ thông/Chemistrys hxperiment in high school                                                                           2 tc(0,0,60)

           - Điều kiện tiên quyết: Sau khi học các học phần hoá hữu cơ và hoá vô cơ.

           - Nội dung: Học phần giới thiệu mục tiêu chương trình, nội dung phương pháp dạy học môn hoá học ở trường phổ thông. Nắm được vai trò, tác dụng, cấu tạo, cách vận hành các thiết bị thí nghiệm hoá học ở trường phổ thông.
9.40. Thực tập thiên nhiên/Practice in the Natrural                    2 tc (6; 8;40)

- Điều kiện tiên quyết: Các môn học về thực vật  và động vật.

- Nội dung: Mục đích giúp sinh viên làm quen với phương pháp nghiên cứu động thực vật ngoài thực địa. Thực hành các kỹ năng nghiên cứu của bộ môn: Thu mẫu, bảo quản mẫu, quan sát, mô tả, ghi nhật ký và thu thập các số hiệu ngoài thực địa.

Giúp cho sinh viên áp dụng các kiến thức đã học ở phần thực vật, động vật vào giải thích các hiện tượng sinh học thực tế trong thiên nhiên.

Yêu cầu giáo viên phải hướng dẫn cho sinh viên các phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa, phương pháp thu, mẫu bảo quản mẫu, khoá định loại và phương pháp sử dụng các khoá phân loại động thực vật

Kết thúc đợt học sinh viên phải có bản thu hoạch, thể hiện kết quả nghiên cứu sau đợt thực tập thiên nhiên.

9.41.1 Kiến tập sư ph¹m/Teaching practice observation               2 tc
9.41.2 Thực tập sư phạm/Graduate praltice

- Điều kiện tiên quyết: Kiến tập sư phạm

9.42. Khoá luận tốt nghiệp/Thesis

Học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp: Chọn 2 trong 4 học phần
a. Phương pháp dạy học Sinh học tích cực/ Method of Teaching Biology                                                                                                  2 tc
- Điều kiện tiên quyết: PPDH Sinh học.
- Nội dung: Gồm các kiến thức về cơ sở lý luận và hệ thống các phương pháp dạy học sinh học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức, từ đó học viên có thể vận dụng trong từng bài, từng loại khái niệm cụ thể để nâng cao chất lượng dạy học.
b. Phương pháp triển khai thí nghiệm trong giảng dạy sinh học ở trường phổ thông.                                                                                        2 tc 

- Điều kiện tiên quyết: PPDH Sinh học.
- Nội dung: Học phần cung cấp các kiến thức về thiết bị, hoá chất và kỹ thuật trong thực hành Sinh học. Từ đó, sinh viên có khả năng chuẩn bị đầy đủ và hướng dẫn thực hiện một bài thực hành, đồng thời biết cách bảo quản các trang thiết bị của phòng thí nghiệm Sinh học.

10. Dự kiến đơn vị giảng dạy

	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Bộ môn giảng dạy

	1
	2.NLM1.D2.2
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
	Nguyên lý

	2
	2.NLM2.D2.3
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1
	Nguyên lý

	3
	2.TTH.D0.2
	Tư tưởng HCM
	TT HCM

	4
	2.DLC.D0.3
	Đường lối CM của ĐCSVN
	Đường lối

	5
	2.ANH.N1.4
	Tiếng Anh 1
	N.Ng÷ KC

	6
	2.ANH.N2.3
	Tiếng Anh 2
	N.Ng÷ KC

	7
	2.PL§.N1.2
	Pháp luật đại cương
	TT HCM

	8
	2.XST.D0.3
	Xác suất thống kê 
	Toán ƯD

	9
	2.TH.D0.2
	Tin học 
	Tin học ƯD

	10
	2.H§C.N1.2
	Hoá đại cương 
	Hóa học

	11
	2.KT§.N0.2
	Khoa học Trái Đất
	Địa lý

	12
	2.TLH.D1.4
	Tâm lý học
	Tâm lý

	13
	2.GDH.D1.2
	Giáo dục học đại cương
	Giáo dục

	14
	2.QLH.D1.2
	Quản lý HCNN& QLGD
	Giáo dục

	15
	2.H§D0.D1.3
	Hoạt động dạy học và giáo dục ở trường THCS
	Giáo dục

	16
	2.rsp0.D1.2
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên
	Giáo dục

	17
	2.ct®0.n1.2
	Lý luận và PP công tác đội
	Giáo dục

	18
	2.HSH.N0.4
	Hoá sinh học
	Thực vật

	19
	2.TV1.N1.3
	Thực vật học 1 (HT- GPTV) 
	Thực vật

	20
	2.TV2.N2.2
	Thực vật học 2 (PL thực vật) 
	Thực vật

	21
	2.§V1.N1.3
	Đông vật học 1 (ĐVKXS)
	Động vật

	22
	2.§V2.N1.3
	Động vật học 2 (ĐVCXS)
	Động vật

	23
	2.GSL1.N1.3
	Giải phẫu-Sinh lý học người và ĐV 1
	Động vật

	24
	2.GSL2.N1.2
	Giải phẫu-Sinh lý học người và ĐV 2
	Động vật

	25
	2.DTH.N1.3
	Di truyền học 
	Động vật

	26
	2.STH.N1.3
	Sinh thái học – Môi trường
	Thực vật

	27
	2.LDH.N1.2
	Lý luận dạy học
	Động vật

	28
	2.PDS1.N1.3
	PPDH sinh học ở trường THCS
	Động vật

	29
	2.SLT.N1.4
	Sinh lý  học thực vật
	Thực vật

	30
	2.ST§T.N0.3
	Sinh trưởng &PT Động, TV
	TV,§V

	31
	2.VSU.N1.3
	Vi sinh học và ứng dụng
	Thực vật

	32
	2.SPCO.N1.3
	Sinh học PT & C.nghÖ SH
	Thực vật

	33
	2.KTN.N0.2
	Kỹ thuật phòng thí nghiệm
	§V,TV

	34
	2.TT§.N0.2
	Phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học sinh học
	Động vật

	35
	2.VL§1.D0.2
	Vật lí đại cương 1
	Vật lý

	36
	2.VL§2.D0.3
	Vật lí đại cương 2
	Vật lý

	37
	2.PKT0.D1.2
	Phương pháp và kỹ thuật TH vật lÝ 1
	Vật lý

	37
	2.PKS0.D1.2
	Phương pháp và kỹ thuật TH vật lÝ 2 
	Vật lý

	39
	 2.PTL.D1.2
	Phương pháp và kỹ thuật TN vật lí PT
	Vật lý

	40
	2.HVC0.N1.3
	Hoá vô cơ 
	Hoá học

	41
	2.HHC0.N1.3
	Hoá hữu cơ
	Hoá học

	42
	2.PTH1.N1.2
	Phương pháp và kỹ thuật TH hoá học 1
	Hoá học

	43
	2.PTH2.D1.2
	Phương pháp và kỹ thuật TH hoá học 2
	Hoá học

	44
	2.PPH.D1.2
	Phương pháp và kỹ thuật TN hoá học PT
	Hoá học

	45
	2.TTN.N1.2
	Thực tập thiên nhiên
	§V, TV

	46
	2.PPT.N1.2
	Phương pháp dạy học tích cực
	Động vật

	47
	2.PTL.N1.2
	PP triển khai thí nghiệm trong DHSH dạy sinh học ở trường PT
	Động vật


11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập

11.1. Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị quan trọng:

+ Phòng thí nghiệm: 04

· Phòng TN thực vật (Đã có);

· Phòng TN Động vật (Đã có); 

· Phòng TN Sinh lý - Sinh Hoá, chưa có nên cần xây dựng.
·  Phòng TN Di truyền-Vi sinh &CNSH, chưa có nên cần xây dựng.

+ Phòng Nghiệp vụ có các trang thiết bị dạy học đầy đủ (Máy chiếu đa năng, vi tính, đầu video, màn hình, tranh ảnh, băng đĩa…).

+ Vườn thực nghiệm Sinh học: tối thiểu 100m2
Đề nghị cần trang bị thêm 2 phòng thí nghiệm và 1 phòng nghiệp vụ có các trang thiết bị đầy đủ để đảm bảo chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ.

11.2. Thư viện: Có đầy đủ giáo trình và tài liệu tham khảo các chuyên ngành sau:
11.3. Giáo trình và tài liệu tham khảo cho các môn học chính.

	TT
	Tên học phần
	Giáo trình&TLTK chính
	NXB
	NXB

	1
	DT phân tử & Công nghệ sinh học
	1- Hồ Thùy Dương, Công nghệ sinh học.

2- G.Baroso, Sinh học phân tử.

3. Khuất Hữu Thanh, Cơ sở di truyền phân tử kĩ thuật gen. 
	GD, HN

KHKT, HN

KHKT, HN
	2002

2003

2000

	2
	Di truyền học 
	1- Phan Cự Nhân. Di truyền học

2-Philip&Chilton. Sinh học Tập 2

3. Lê Duy Thành. Cơ sở di truyền chọn giống thực vật.

4. Lê Đình Trung (chủ biên): Di truyền học - sách CĐSP. 
	GD, HN

KHKT, HN

GD-HN
	1999

2000

2000

2005

	3
	Sinh học phát triển cá thể động thực vật.
	1. Mai Văn Hưng. Sinh học phát triển cá thể động vật.

2. Nguyễn Như Khanh. Sinh học phát triển cá thể thực vật
	§HSP,HN

GD, HN


	2002

	4
	Phương pháp dạy học sinh học
	1. Tr.B Hoành, Tr. N. Giao. Đại cương PPGD sinh học. 

2-Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành: Lý luận dạy học sinh học, 

3-Nguyễn Kỳ: Thiết kế bài dạy theo phương pháp tích cực

4. Nguyễn Quang Vinh, Cao Gia Nức, Trần Đăng Cát: Ph​ương pháp dạy học môn sinh học ở trung học cơ sở. 

5. Nguyễn Kỳ Trường CBQLGD và ĐT: Thiết kế bài dạy theo phương pháp tích cực.
	GD, HN

GD, HN

Trường CBQLGD&ĐT

GD-HN

GD-HN
	2002

1996

1994

2005

2004

	5
	Phân loại học TV
	1- Hoàng Thị Sản: Phân loại thực vật học.

2- Hoàng Thị Sản: Thực hành phân loại thực vật học, 

3- Nguyễn Tiến Bân: Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín ở Việt Nam,  

4. Phạm Hoàng Hộ: Cây cỏ Việt Nam (tập 1,2,3).
	GD, HN

GD, HN

 Nông nghiệp, HN

NXB Trẻ
	2000

2000

1997.

1996



	6
	Sinh lý học T.vật
	1. Vũ Văn Vụ, Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn: Sinh lý học thực vật, Trần Đăng Kế, Nguyễn Như Khanh: Sinh lý học thực vật, NXB GD, Hà Nội, 2000.

2- Hoàng Thị Hà,: Dinh dưỡng khoáng ở thực vật.
	GD, HN

§HQGHN
	1997

1996

	7
	Hình thái giải phẩu thực vật
	1 . Hoàng Thị Sản- Phan Nguyên Hồng- Nguyễn Tề Chỉnh: Hình thái giải phẫu thực vật.

 2. Hoàng Thị Sản-  Nguyễn Tề Chỉnh:  Thực hành hình thái giải phẫu thực vật, 

3.Vũ Văn Chuyên: Bài giảng thực vật học.  
	NXB ĐH và THCN, 1980.

GD, HN

Y học, HN
	1980

1982

1991

	8
	Động vật có xương sống
	1. Trần Kiên, Nguyễn Thái Tự:  Động vật có xương sống.

2. TRần Hồng Việt, N. H. Dưc, L.N. Ngật: Thực hành động vật có xương sống.  Nhà xuất bản  KH& KT Hà Nội, 1980.

3. Trần Kiên, Trần Hồng Viêt: Động vật có xương sống. T1
	GD, HN

§HSPHN

§HSP,HN
	1992

2004

2005

	9
	Động vật không xương sống
	1-Thái Trần Bái. Động vật không xương sống.

2.Thái Trần Bái, Nguyễn Văn Khang: Động vật không xương sống.

3. Đỗ Văn Nhượng. Thực hành động vật không xương sống        
	GD, HN

GD, HN

§HSPHN
	2001

2005

2004

	10
	Hóa sinh học
	Phạm T Trân Châu. Hoá sinh học
	GD, HN
	1991

	11
	Vi sinh vật & ứng dụng
	1. Nguyễn Thành Đạt: Cơ sở sinh học vi sinh vật. 

2. Nguyễn Thành Đạt, Mai Thị Hồng: Sinh học vi sinh vật (Giáo trình dùng cho các trường CĐSP).  

3. Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Đình Quyến, Phan Văn Ty: Vi sinh vật học, 
	GD, HN

GD, HN

GD, HN
	2001

2001

1997

	12
	Sinh thái học
	1. Trần Kiên-Phan Nguyên Hồng: Sinh thái học đại cương. 

 2. Dương Hữu Thời: Cơ sở sinh thái học. 

  3. EP Odum: Cơ sở sinh thái học (tập 1,2). 
	GD, HN

H§QGHN

§H&THCN
	1990

1998

1978

	13
	Giải phẫu - Sinh lý học người và động vật 
	1.Tạ Thuý Lan (chủ biên): Giải phẫu sinh lí người

2. Nguyễn Quang Mai (Chủ biên): Giải phẩu sinh lí người.

3. Trịnh Hữu Hằng. Sinh lí động vật. 

4.  Lê Quang Long: Sinh lý động vật và người.

5. Nguyễn Văn Yên. Giải phẫu người.

6. Quách Văn Tĩnh: Giải phẫu người.
	SP - HN
GD, HN

KH&KT, HN

GD, HN
	2004.2000

2001

1986

	14
	Thực tập nghiên cứu thiên nhiên
	1. Nguyễn Văn Khang: Thực tập nghiên cứu thiên nhiên. 

2. Kaliusev: Phương pháp nghiên cứu động vật có xương sống ngoài thực địa. 
	GD, HN

§HTH HN
	1996

1961

	16
	Sinh học phân tử và CN Sinh học
	1. Võ Thị Thương Lan:  Sinh học phân tử, 

2. Hồ Huỳnh Thuỳ Dương:  Sinh học phân tử,  

3. G. Baroso: Sinh học phân tử , 

4. Khuất Hữu Thanh. Cơ sở di truyền phân tử kĩ thuật gen. 


	NXB§HQGHN, 

NXB GD,

NXBKH&KTHN

NXBKH&KT HN
	2002.

1998.

1998

2000

	
	
	Các tạp chí

Tạp chí Sinh học

Tạp chí Di truyền học

Tạp chí Sinh học ngày nay

Tạp chí khoa học Môi trường
	TTKHTN&CNQG

TTKHTN&CNQG

Tổng hội SHVN

TTKHTN&CNQG
	


12. Hướng dẫn thực hiện chương trình:

Chương trình đào tạo CĐSP Sinh - TN được xây dựng trên cơ sở chương trình khung ban hành kèm theo Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định 683/QĐ-ĐHHĐ ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trường Trường Đại học Hồng Đức và các quy định xây dựng chương trình chuyển đổi từ niên chế HP sang học chế tín chỉ của trường ĐH Hồng Đức và tham khảo các chương trình cùng ngành của các trường ĐH trong và ngoài nước.

Các phần có thực hành tại phòng thí nghiệm, mỗi nhóm không quá 20 SV.

Chương trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng đào tạo, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã xây dựng.

Căn cứ chương trình đào tạo ngành, Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ môn tiến hành xây dựng đề cương chi tiết học phần và hồ sơ học phần theo quy định của Trường sao cho vừa đảm bảo được mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường, của địa phương, đáp ứng đ​ợc nhu cầu của người học và của toàn xã hội. Trên cơ sở đề cương chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch xây dựng phòng thí nghiệm, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khoá đào tạo. 

Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt đề cương chi tiết học phần, xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra. Trưởng các phòng, Ban chức năng có liên quan (Đào tạo, KH-TC, Quản trị vật tư, thiết bị,...) có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Chương trình này cũng được áp dụng cho hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học. Nhưng thời gian đào tạo kéo dài từ 6 tháng đến 12 tháng (tuỳ theo kế hoạch sắp xếp thời gian).

Trong quá trình thực hiện ch​ơng trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường xem xét. Nếu thấy hợp lý Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định điều chỉnh và chỉ được điều chỉnh khi có Quyết định của Hiệu trưởng./.

                                                                                               Hiệu trưởng

                                                                                    TS. Nguyễn Văn Phát
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